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I. TÓM TẮT Về Tổ CHỨC PHÁT hành Và CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu về Công ty

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân T.P. Đà Nẵng thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 90/2000/QĐ-TTG ngày 04/08/2000 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Công ty Nhựa Đà Nẵng thành Công ty cổ phần.

Tên Công ty:
 CÔNG TY Cổ PHẦN Nhựa Đà nẵng

Tên tiếng Anh: DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt  :DANAPLAST CO.

Lo go Công Ty

Loại hình :Công ty cổ phần

Trụ sở: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Fax: 0511. 826461

Điện  thoại: 0511. 835268  

 Fax: 0511.826411

Tài khoản số :710A.00046 tại Ngân hàng Công thương T.P Đà Nẵng

Giấy phép thành lập: Theo Quyết Định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển đổi Công Ty Nhựa Đà Nẵng thành Công Ty Cổ Phần.

Giấy đăng ký kinh doanh: Số 3203000011- do Sở Kế Hoạch & Đầu tư đà nẵng cấp ngày cấp ngày 11/12/2000.

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi: Do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P. Đà Nấng cấp ngày 18/01/2001 về việc điều chỉnh vốn điều lệ thành 15.872.800.000 ® (mười lăm tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu tám trăm ngàn đông) theo Quyết định số 94/UB-VP do UBND thành Phố Đà Nẵng ngày 15/01/2001.

Giấy phép ưu đãi đầu tư: Giấy phép ưu đãi đầu tư do UBND TP Đà Nắng cấp ngày 4/4/2001.

Vốn điều lệ khi thành lập:15.965.200.000 đồng (mười lăm tỷ chín trăm sáu lăm triệu hai trăm nghìn đồng )

Vốn điều lệ hiện nay: 15.872.800.000 đồng (mười lăm tỷ tám trăm bẩy hai triệu tám trăm nghìn đồng).

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

+ Sản xuất sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo, bao bì các loại ống nước PVC compound cứng.

+ Bán buôn bán lẻ các sản phẩm vật tư  nguyên liệu  và các chất phụ gia ngành nhựa.

+ Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật qui định
Cơ cấu sở hữu vốn cổ phần:

- Khi hoàn tất cổ phần hoá




	
	Tỷ lệ sở hữu
	Số lượng  cổ đông

	Nhà Nước
	45,79%
	2

	Trong Công Ty
	32,92%
	274

	Bên ngoài Công Ty

	21,29%
	17

	- Cơ cấu sở hữu hiện nay
	
	

	
	Tỷ lệ sở hữu
	số lượng cổ đông

	Nhà nước
	31,50 %
	2

	Trong công ty
	27,33 %
	294

	Bên ngoài công ty
	41,17 %
	130


Do Công ty có quyết định niêm yết chứng khoán sau khi hoàn tất cổ phần hóa và tiến hành Đại hội cổ đông nên đã đề nghị mua lại 14.29% cổ phần Nhà nước để bán cho cổ đông bên ngoài.

sơ lược quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 22/01/1976 Công ty Nhựa Đà Nẵng, Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập. Hoạt động chủ yếu là sản xuất kinh doanh ống nước, bao bì và một số sản phẩm gia dụng. Năng suất thấp, khả năng sinh lợi không cao, sản lượng trung bình 340 tấn/năm.

- Từ năm 1994, Công ty đã tập trung đầu tư đổi mới, nâng sản lượng sản xuất lên 4000 tấn sản phẩm/năm, doanh số trung bình trên 50 tỷ VNĐ/năm, trở thành một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất Đà Nẵng.

- Năm 2000, Công ty cổ phần T.V.H tại thành phố Hồ Chí Minh tư vấn lập phương án việc thực hiện cổ phần hoá của Công ty Nhựa Đà Nẵng.

- Ngày 30/09/2000, Công ty Nhựa Đà Nẵng chính thức được cổ phần hóa và chuyển sang hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ 15,872 tỷ đồng với hơn 300 cổ đông.

2. Thị trường

Nhu cầu chung về sản phẩm nhựa

Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong ngành kỹ thuật cao đã tạo nên ảnh hưởng khá lớn đến ngành sản xuất sản phẩm nhựa về sản lượng sản xuất và cơ cấu sản phẩm. Nhu cầu về các sản phẩm nhựa công nghệ kỹ thuật cao và vật liệu xây dựng ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng nhựa. Nếu như trong giai đoạn 1995, tỷ trọng hàng tiêu dùng và bao bì sản phẩm chiếm 75% với tổng sản lượng trên 200 ngàn tấn sản phẩm thì đến năm 2000 các sản phẩm nhựa công nghệ kỹ thuật cao và vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng trên 45% với tổng sản lượng đạt gần 220 ngàn tấn sản phẩm.

Nhu cầu sản phẩm trong nước

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của sự phát triển của thị trường chung. Yêu cầu về sản lượng và chủng loại ngày càng tăng lên. Theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Nhựa, nhu cầu tiêu dùng nhựa tính trên đầu người của Việt Nam vào năm 1999 là 9.4kg/năm và kế hoạch đến năm 2000, mức tiêu thụ dự kiến nâng lên khoảng 19 - 20kg/người/năm. Nhu cầu tiêu dùng nhựa ảnh trên đầu người của Việt Nam so với một số nước trong khu vực Châu á và Thế giới như sau:

Khối lượng tiêu thụ nhựa bình quân

(Người/Năm) Năm 2000
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(Nguồn: Chiến lược phát triền ngành nhựa đến năm 2010 của Chính Phủ)

Khả năng tham gia thị trường

Nắm bắt được sự thay đổi của nhu câu về sản phẩm nhựa, Công ty Nhựa Đà Nẵng đã định hướng phát triển sản xuất theo nhu cầu của thị trường hiện đại. Hiện nay sản phẩm của Công ty Nhựa Đà Nẵng chủ yếu là các sản phẩm nhựa công nghiệp (chiếm khoảng 93% tổng sản phẩm sản xuất) với các sản phẩm bao bì xi măng, bao bì phân bón, bao bì đựng ngũ cốc, két bia, nước khoáng, ống nước,...Sản phẩm nhựa gia dụng chỉ chiếm 7% tổng sản lượng nhưng cũng được tập trung đầu tư để bắt kịp với xu hướng phát triển.

Nhằm khai thác triệt để những lợi thế về tài sản và thương hiệu - được bình chọn ''HàngViệt Nam Chất Lượng Cao'' 03 năm liền - Công Ty đã lựa chọn phương án tập trung đầu tư đa dạng hoá sản phẩm gia dụng cũng như công nghiệp thông qua việc thuê mua hoặc đầu tư khuôn mẫu nhằm tạo ra các sản phẩm nhựa có lợi thế cạnh tranh về mặt địa lý, có nhu cầu lớn trong các ngành nông nghiệp và thủy sản tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nhựa, sản phẩm bao bì.

Chiến lược kính doanh

Để đạt được mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng uy tín và chiếm được thị phần cao trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa, Công ty đã duy trì và tập trung vào một số chiến lược kinh doanh chính như sau:

- Phát triển và duy trì hệ thống khách hàng sẵn có của công ty một cách ổn định và lâu dài như các công ty cấp nước tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, các khách hàng tiêu thụ bao bì lớn, các nhà máy xi măng như Hải Vân, Nghi Sơn, Kim Đỉnh, Chinfon Hải Phòng...

- Đẩy mạnh việc kinh doanh nguyên liệu hạt nhựa giúp cho Công Ty một mặt ổn định giá nguyên liệu sau vào và đồng thời tạo ra lợi nhuận từ hoạt động này thông qua việc hình thành văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

- Tìm kiếm và đầu tư để phát triển các sản phẩm cồng kềnh (có lợi thế cạnh tranh về mặt địa lý) phục vụ cho ngành thủy sản nói riêng và ngành nhựa công nghiệp nói chung tại khu vục miền Trung và Tây Nguyên. 
- Đa dạng hoá khuôn mẫu thông qua hình thức đầu tư hoặc thuê mua nhằm đa dạng sản phẩm nhựa gia dụng cung cấp cho thị trường.

- Tăng cường quản lý tài chính bằng phương pháp quản lý tối ưu nhằm điều chỉnh kịp thời cho các nhu cầu tài chính giúp Công Ty giữ uy tín với khách hàng và các tổ chức tài chính.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	1999
	2000(*)
	6T/2001

	1
	Tổng giá trị tài sản
	26.655.334.276
	36.822.776.645
	28.160.650.534

	2
	Tổng doanh thu
	53.507.619.151
	56.048.086.091
	26.918.295.827

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	1.509.823.428
	564.499.765
	1.124.735.093

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	1.026.680.249
	469.817.308
	1.124.735.093


(*) Các số liệu của công ty bao gồm cả 3 tháng hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần

5. Cổ phiếu đăng ký lại để niêm yết
Loại cổ phiếu:


Cổ phiếu phổ thông

Số lượng:



1587.280 cổ phiếu

Mệnh giá một cổ phiếu: 
10.000đồng

Dự kiến giá niêm yết:
20.000 đồng/cổ phiếu

Dự kiến chia cổ tức năm 2001:
10%

II. Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành
1. Rủi ro về kinh tế

Rủi ro nguyên liệu đầu vào

Đối với hoạt động ngành nhựa của Việt Nam hiện nay, nguồn nguyên liệu đầu vào của hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước đều phụ thuộc nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, mà nguyên liệu ngành nhựa luôn luôn bị biến động với biên độ giao động có thể lên đến ± 50%, đây là một trong những rủi ro ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất và khả năng sinh lợi. Tuy nhiên, rủi ro này có thể được điều chỉnh và giầm thiểu bởi các điều kiện chủ quan và khách quan như sau:

- Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa, hợp lý hóa khả năng dự trữ nguyên liệu của Công Ty dựa trên cơ sở tài chính lành mạnh và tận dụng tối đa nguồn tài chính của nhà xuất khẩu nguyên liệu và các tổ chức tài chính.

- Thực hiện mua những hợp đồng tương lai (Futures) thông qua sự hợp tác với các đơn vị sản xuất cùng ngành trong nước.

- Tập trung sản xuất các đơn hàng theo hợp đồng đã cam kết và đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn và hàng hoá. 
Rủi ro về tỷ giá

Do phần lớn nguyên liệu nhập khẩu phải thanh toán bằng ngoại tệ, trong khi đó nguồn thu của Công Ty từ sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là đồng nội tệ nên rủi ro tiềm ẩn về tỷ giá hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động. Đối với rủi ro này, Công Ty có thể giảm ảnh hưởng như sau:

Công Ty sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa phục vụ cho công nghiệp và tiêu dùng.

Về lâu dài, khi các nhà máy sán xuất nguyên liệu nhựa tại khu công nghiệp Dung Quất cũng như tại nơi khác đi vào hoạt động sẽ giúp giảm thiểu áp lực này.

Rủi ro cạnh tranh thị trường

Hiện nay tại Việt Nam có hơn 1.000 Doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động trong ngành nhựa đã tạo nên một môi trường cạnh tranh khá gay gắt, bên cạnh đó sức ép về sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, các sản phẩm nhựa đòi hỏi phải có sự thay đổi liên tục về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Giữ được vị thế cạnh tranh trên thương trường sẽ rất khó khăn. Đây cũng là nguy cơ rủi ro cho bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong ngành.

Mặt khác, tiến trình hội nhập kinh tế thông qua thực hiện hiệp định thương mại AFTA cũng sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Để khắc phục và giảm thiểu rủi ro này, trong thời gian sắp tới Công Ty sẽ:

- Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Phát triển các sản phẩm mới cồng kềnh tiêu thụ tết tại địa bàn hoạt động nhằm giúp tăng khả năng cạnh tranh về cự ly vận chuyển.

Khai thác tối đa những ưu đãi, lợi thế mà Nhà Nước tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế của Miền Trung.

2. Rủi ro về kỹ thuật

Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành nhựa đã tạo cho Công ty cơ hội để phát triển và đa dạng hoá sản phẩm. Tuy nhiên, điều đó tại đòi hỏi sự phát triển một cách đồng bộ về dây chuyền công nghệ, kỹ thuật sản xuất và sự sáng tạo trong các sản phẩm sản xuất mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của thị trường hiện đại. Đây và một khó khăn lớn đối với Công ty vì để bắt kịp với tốc độ phát triển cần phải có chi phí rất lớn cả về trang thiết bị kỹ thuật, nhân sự và chi phí đào tạo.

3. Rủi ro về pháp luật

Việt Nam vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp lý cho hoạt động của một nền kinh tế thị trường có định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, vì vậy những rủi ro pháp lý có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công Ty như sau:

- Luật Doanh Nghiệp mới áp dụng vào đầu năm 2000 nên đã gây không ít khó khăn cho việc vận hành doanh nghiệp theo đúng tinh thần của luật.

- Các chuẩn mực về kế toán và kiểm toán đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công Ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật và áp dụng các chuẩn mực kế toán mới ban hành để đảm bảo công tác hạch toán hàng ngày đi đúng theo chuẩn mực kế toán được xây dựng hàng năm của Bộ Tài Chính.

- Hệ thống pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam chỉ dưới dạng Nghị Định cho nên vẫn còn những điều chỉnh thích hợp, do đó đây cũng là rủi ro pháp lý có ảnh hưởng rất nhiều đến giá chứng khoán phát hành. Công Ty sẽ tiến hành cập nhật bổ sung thường xuyên các tài liệu pháp lý này thông qua văn phòng đại diện sẽ thành lập tại TP. Hồ Chí Minh để có những điều chỉnh thích hợp.

4. Rủi ro khác

Bên cạnh những rủi ro chính trên, quá trình hoạt động kinh doanh của Công Ty còn có thể bị tác động bời những yếu tố rủi  ro như sau:

Rủi ro về thiên tai hoả hoạn: Đây là rủi ro bất khà kháng rất dễ xảy ra do sản phẩm  từ nguyên liệu cho đến thành phẩm rất dễ cháy.

Ruỉ ro  về  hạ tầng cơ sở Cơ sở hạ tầng khu vực Miền Trung vẫn còn yếu kém có thể làm cho việc luấn chuyển, giao nhận hàng hoá khó khăn.

III. Các khái niệm

Các định nghĩa khái niệm sau đây sẽ được sử dụng và hiểu trong phạm vi Bán Cáo Bạch này:

	''Công ty''

"Cổ phiếu" 

'' UBND''

''AAC ''

''BKS''

''CB-CNV ''

''Công Ty Phát Hành''

''DANAPLAST Co.''

Điều lệ 
''DANAPLAST''
''Giấy ĐKKD'

''H§QT''

''KCS''



Lô go công ty
''§H§c§'':

''TP '':

 ''TTGDCK "

"UBCKNN"

''VNĐ '' hay ''đồng''
	Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nắng

Có nghĩa /à cổ phiếu do Công Ty phát hành cấp cho người mua cổ phần theo mẫu chung do Bộ Tài Chính phát hành

ủy Ban Nhân Dân

Công ty kiểm toán và kế toán-AAC

Ban kiểm soát

Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Tên viết tắt của công ty
Có nghĩa là bản Điều lệ của Công ty

Thương hiệu sản phẩm của công ty Cổ phần nhựa Đà nẵng

Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty

Hội đồng quản trị

Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty
Là biểu tượng Công Ty được dùng như một nhãn hiệu thương mại của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng.

ĐạI Hội ĐỒNG Cổ ĐÔNG

Thành phố

Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố. Hồ Chi Minh

ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Việt Nam đồng


IV. Cổ phiếu xin đăng ký lại để niêm yết



1. Loại cổ phiếu:

cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:



10.000đồng

3. Tổng số cổ phần phát hành:

1587.280 cổ phần

4. Giá niêm yết dự kiến:


20.000 ®/1CP
5. Phương pháp tính giá:
Định  giá dựa trên hệ số giá trên thu nhập (P/E)

6. Tỷ lệ nầm giữ của người nước ngoài

Tính đến thời điểm niêm yết chứng khoán, Công Ty chưa cho phép cổ đông nước ngoài tham gia cổ phần. Tuy nhiên, sau khi niêm yết Công Ty sẽ cho phép cổ đông nước ngoài mua bán chứng khoán phát hành thông qua Trung Tầm Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành cụ thể như sau:

Tỳ lệ sộ hữu tối đa (%)

Cổ đông nước ngoài






20%

Trong đó:

- Một cổ đông là pháp nhân





7%

- Một cổ đông là thể nhân





3%

7. Các loại thuế liên quan

- Theo thông tư của Bộ Tài Chính số 74/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000, các cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán.

Đối với tổ chức phát hành, ngoài việc được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Công ty còn được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm kể từ khi được phép niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán. 

- Ngoài ra, Giấy Chứng Nhận ưu đãi đầu tư số 17/GCN-UB của Uỷ Ban Nhân dân TP. Đà Nẵng cấp cho Công Ty có quy định:

+ Được miễn thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong thời hạn 10 năm kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập đối với cá nhân.

+ Công ty được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

+ Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 07 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

+ Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

+ Được miễn tiền thuê đất trong thời hạn 13 năm kể từ năm 2001 (thời điểm thực hiện cổ phần hóa).

V. CÁC ĐốI TÁC LIÊN QUAN ĐếN Việc PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: 
94, Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel : 84 - 4- 94330/6 - Fax: 84-4 -9433012

Giấy phép thành lập số 4060 GP/TL cấp ngày 01/10/1999 do UBND TP. Hà Nội cấp.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 do UBCKNN cấp.

Với sự cộng tác của

CÔNG TY CỔ PHẦN T.V.H

Địa chỉ:
35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel.
84 - 8- 9140180 - Fax: 84-8 -9140179

Giấy phép thành lập Số 001729/GP/TLDN-03 cấp ngày l1/10/1999 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp.

CÔNG TY KIỂM TOÁN Kế TOÁN- AAC - Bộ Tài chính
Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel.0511 655886 - Fax:051l 655887

Quyết định số 36/2001/QĐ-UBCK chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán dơ UBCKNN cấp ngày 09/05/2001.

VI. tình hình đặc điểm của tổ chức phát hành

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công Ty Nhựa Đà Nẵng là Doanh Nghiệp Nhà Nước trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập từ ngày 22/ 01/1976 với lĩnh vực hoạt động tập trung chủ yếu là sản xuất kinh doanh những sản phẩm ngành nhựa như: ống nước, bao bì và một số sản phẩm gia dụng khác. Trong suốt giai đoạn từ khi thành lập đến năm 1994, do tình trạng máy móc thiết bị lạc hậu, Công Ty sản xuất với năng suất thấp và khả năng sinh lợi không cao với sản lượng trung bình 340 tấn sản phẩm/năm.

Để tồn tại và phát triển, trong giai đoạn 1994 đến nay, Công Ty đã tập trung đầu tư đổi mới trang thiết bị, từng bước đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý và công nhân. Những nỗ lực trên đã mang lại cho Công ty nhiều thành tựu đáng kể, nâng sản lượng sản xuất lên đến trên 4.000 tấn sản phẩm/năm với doanh số trung bình đạt trên 50 tỷ VNĐ/năm. Chính vì vậy, Công Ty đã trở thành một trong những đơn vị được đánh giá hoạt động hiệu quả nhất tại Đà Nẵng với những kết quả đạt được như sau:

Huân chương lao động hạng I,II,III do Nhà nước trao tặng

Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 3 năm liền (1998- 2000).

Bằng khen đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp TP.ĐÀ nẵng trong nhiều năm liền

Trong quá trình hoạt động vừa sản xuất vừa tích luỹ cho tái đầu tư, đến nay Công Ty đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng nhà xưởng, đường nội bộ trong diện ích 1,57ha. Công Ty cũng đã sản xuất được 5 nhóm sản phẩm khác nhau để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường: Nhóm bao bì, túi xốp; Nhóm sản phẩm các loại ống; Nhóm sản phẩm két bia, két nước ngọt; Nhóm sản phẩm tiêu dùng như dép, ủng, cánh quạt..; và nhóm các sản phẩm chuyên dùng theo yêu cầu của khách hàng; trong đó một phần sản phẩm cũng đã được xuất khẩu sang các nước Châu á và Châu Âu.

Sau khi có Quyết định 90/QĐ - TTG của Thủ Tướng Chính Phủ, vào thời điểm 30/09/2000 Công ty Nhựa Đà Nẵng đã chính thức được cổ phần hoá và chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần với vốn điều lệ là 15,872 tỷ đồng với hơn cổ đông bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Để tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh và nâng cao uy tín trên thị trường, Công Ty tiếp tục chiến lược đầu tư mở rộng, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến công nghệ sản xuất bằng nguồn vốn huy động thông qua thị trường vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc áp dụng mô hình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 nhằm mang lại lợi ích cho mới chủ thể tham gia vào Công Ty.

2. Cơ cấu  tổ chức công ty
Bộ máy tổ chức của Công Ty như sau:


[image: image2.wmf] 


Theo sơ đồ tổ chức hoạt động, cơ cấu quản lý Công Ty được phân chia thành 2 cấp: Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thành lập bầu ra 7 thành viên với nhiệm kỳ là 3 năm. Hội đồng Quản trị bầu l Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng quát và đảm bảo các kế hoạch được thực hiện thông qua Ban Giám Đốc. Bên cạnh đó, Ban Kiểm Soát cũng là một cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ kiểm tra, giám sát, theo dõi mọi hoạt động của HĐQT và Ban điều hành như báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

-Ban Giám đốc: Ban giám đốc bao gồm 2 thành viên, 1 Giám đốc, l Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo mục tiêu định hướng, kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua. Giám đốc 1à người chịu trách nhiệm hoàn toàn các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, giúp việc cho Giám đốc là Phó Giám đốc. Giám đốc Công Ty sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc uỷ quyền một số quyền hạn nhất định cho các thành viên trong Ban Giám đốc về những công việc điều hành chuyên môn.

Dựa trên qui mô và ngành nghề, cơ cấu tổ chức của Công Ty hiện nay được phân chia theo chức năng, bao gồm:

- Ban Giám đốc

- Bộ Phận Kế toán - Tài chính

- Bộ phận Hành chính quản trị

- Bộ phận Kế hoạch - SXKĐ

- Bộ phận Kỹ thuật

Đứng  đầu các bộ phận này là các Trưởng phòng và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc. Ngoài ra, trong Công ty còn có các tổ chức đoàn thể chính trị là Chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động trên cơ sở luật pháp của Nhà nước và Điều lệ của các tổ chức này.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty.

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Pháp nhân
	Thể nhân
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	1
	Cục tài chính doanh nghiệp
	TP.ĐÀ nẵng
	X
	
	500.000
	31,50%

	2
	NHTM Hàng Hải Việt nam
	TP.Hải phòng
	X
	
	175.610
	11,06%

	Tổng cộng
	675.610
	42,56%


4. Hoạt động kinh doanh

4.1 Sản phẩm sản xuất và giá trị dịch vụ qua các năm

Các sản phẩm của Công Ty chủ yếu là các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhựa phục vụ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng và tiêu dùng. Trong những năm gần đây, do nhu cầu trên thị trường có nhiều thay đổi theo xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật ngành nhựa, Công Ty đã chú trọng nhiều hơn đến các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng, nông nghiệp và thực phẩm, đây cũng là các sản phẩm được sự quan tâm đầu tư của Chính Phủ.

Biểu đồ dưới đây cho thấy 3 nhóm chính là nhựa công nghiệp, bao bì và nhựa gia dụng như sau: (theo cơ cấu tỷ trọng và giá trị doanh thu tương ứng)

Cơ cấu tỷ trọng sản phẩm                                  Cơ cấu tỷ trọng doanh số
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Giá trị sản lượng của từng nhóm sản phẩm qua các năm gần đây như sau:

	Nhóm sản phẩm
	Năm 1999
	Năm 2000
	6T-2001

	Bao bì nhựa
	36.387.361.599
	34.666.776.179
	23.311.568.000

	Nhựa gia công
	1.917.665.900
	11.477.740.997
	7.304.624.000

	Nhựa gia dụng
	5.924.361.647
	2.336.044.683
	4.246.096.000

	Tổng cộng
	44.229.389.146
	48.480.561.859
	34.862.288.000


4.2 Chủng loại và chất lượng sản phẩm của Công Ty

Các sản phẩm của Công Ty phần lớn là những bộ phận chi tiết hoặc hàng hoá phục vụ theo yêu cầu các ngành sản xuất khác. Do đó, các sản phẩm sản xuất hiện tại thường tuân thủ theo yêu cầu chất lượng của từng loại khách hàng, đồng thời Công ty cam kết thực hiện sản xuất những sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và các tiêu chuẩn quác tế khác được thị trường Việt Nam thừa nhận, cụ thể là:

	Chủng loại sản phẩm
	Tiêu chuẩn chất lượng

	+ ống nước UPVC

+ ống nước UPVC cứng
	BS3505

ISO 4422


	+ ống dẫn nước HDPE

+ Bao bì KPK,KP

+ Manh bao dệt PP

+ Túi PE & HDPE

+ Sản phẩm nhựa ép HDPE,PP,PVC
	TVCN-ISO 1612/TVCN-DIN

8074

TVCN

TVC N

TVCN


4.3 Nguyên vật liệu

Nguyên liệu chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu giá thành sản phẩm chủ yếu là nguyên liệu hạt nhựa. Đây là nguyên liệu chính, phần lớn được Công Ty trực tiếp nhập khẩu từ các hãng sản xuất có uy tín trên thế giới như Sam sung general chemichals (Nhựa PP yam); Exxơnmobil Sau di Arabia (PP yam); Atoftna (PVC compơund); Cosmoplene Singapore, Ti tan PP pơlymer (PP); The Polyơlefin Company Singapore (LDPE tráng, PP); Sumitomo Chemical Co.LTD (HDPE) hoặc mua qua các đơn vị kinh doanh và sản xuất hạt nhựa tại TP Hơ Chí Minh với chủng loại và sản lượng trung bình qua các năm như sau:

	Tên nguyên liệu
	Đơn vị tính
	Sản lượng

	
	
	Năm 1999
	Năm 2000

	Nhựa PVC các loại (Nguyên liệu chính)
	Kg
	468.445                             
	493.100

	Nhựa PP các loại
	Kg
	194.100                             
	184.858

	Nhựa HDPE
	Kg
	609.550                             
	517.675

	Nhựa LDPE
	kg
	82.450                                
	85.500


Phần lớn các hợp đồng sản xuất cho khách hàng được ký từ 06 tháng đến 01 năm trở lên, do vậy Công ty rất chủ động trong việc xây dựng kế hoạch mua nguyên liệu đặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu. Thông thường để giữ tính ổn định trong giá thành sản xuất, doanh thu hoạt động, Công ty tiến hành đàm phán khách hàng đặt hàng với giá cả căn cứ vào giá mua nguyên liệu vào thời điểm đó. Sau khi ký hợp đồng, Công ty sẽ tiến hành mua ngay nguyên liệu chính cho hợp đồng này để dự trữ sản xuất.

Một thuận lợi rất lớn đối với Công ty 1à được ngân hàng thường xuyên cung cấp một hạn mức tín dụng để đảm bảo cho Công ty 100% khả năng đáp ứng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu cần thiết. Ngoài ra, Công ty đã được vay một khoản vay ưu đãi hỗ trợ có lãi suất 0,2%/tháng với tổng số vốn 4 tỷ VNĐ để tiến hành nhập nguyên liệu để sản xuất và ổn định dự trữ.

4.4 Máy móc thiết bị

- Máy móc thiết bị sản xuất  chính

Máy móc thiết bị ở đây chủ yếu được trang bị theo công nghệ của Đài Loan, ĐứC và áo được đầu tư cải tiến, nâng cấp từ giai đoạn 1996 đến nay. Dưới đây là liệt kê các trang thiết bị máy móc hoạt động chính của Công ty:

	Tên thiết bị
	§VT
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ

	Tổ ống nước

Máy ống nước HD( thổi 65)

Máy ống nước PVC số 1

Máy ống nước PVC số 2

Bơm hơi

Lò cấp nhiệt đối lưu
	Cái

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt
	5

1

1

1

1

1
	3.043.030.515

5.775.000

862.624.840

2.136.780.975

10.298.500

27.533.200
	349.783.356

0

95.188.176

254.595.180

0

0
	11,49%

0,00%

11,03%

11,91%

0,00%

0,00%

	Tổ can- phao

Máy ép ngàng FN5

Máy ép ngàng FN4

Máy ép nhựa

Máy ép phun

Máy thổi can 20 lít

Máy thổi can PVC-IPH410

Máy xay

Pal¨ng 3,1 tÊn
	Cái

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt
	8

1

1

1

1

1

1

1

1
	2.770.214.219

16.745.639

11.036.265

146.163.000

2.097.091.701

9.471.662

497.051.800

5.910.800

4.743.055
	298.830.067

0

0

0

247.098.187

0

51.731.880

0

0
	10,79%

0.00%

0,00%

0,00%

11,78%

0,00%

0,80%

0,00%

0,00%

	Tổ dệt

Máy dệt ống tròn

Máy dệt ống tròn bao PP

Máy dệt YT800 wovenbag

Máy dệt YT1400YaOta

Máy kéo sợi KH100W

Máy kéo sợi KH 100W

Máy tạo sợi Loex E6 600

Máy dệt tròn PP LS HDN4

Máy dệt tròn PP Ls HDN6

Hệ thống làm lạng máy sợi
	Cái

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt
	30

12

6

2

2

1

1

1

2

2

1


	10.431.554.490

2.123.424.515

1.112.863.740

210.548.001

448.512.756

1.714.651.932

1.179.273.404

2.824.355.952

309.628.000

422.220.000

86.076.190
	3.850.589.946

253.003.772

110.332.990

0

0

204.298.954

117.336.289

2.420.876.532

278.665.220

380.000.000

86.076.190
	36,91%

11,91%

9,91%

0,00%

0,00%

11,91%

9,95%

85,71%

90,00%

90,00%

100,00%

	Tổ may
	Cái
	9
	148.810.278
	64.737.779
	43,50%

	Máy may Trung quốc

Máy may bao (2 ống chỉ BHR)

Máy may bao Siruba

Đầu máy may,chân

Máy may Sỉruba(4/98)

Máy may Siruba

Máy in bao PP

Máy đóng kiện bao PP

Máy may bao xi măng cũ
	NT

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt
	
	14.336.000

6.597.513

11.213.537

29.837.776

3.883.598

3.698.520

38.800.000

33.333.334

7.110.000
	0

0

0

0

0

0

31.404.445

33.333.334

0
	0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

80,94%

100,00%

0,00%

	Tổ màng mỏng

Máy thổi HDPE-IPM-EP-HA

Máy thổi HDPE

Máy thổi PEHD EDHD45

Máy thổi HD 45, cắt dán

Máy thổi túi PP(PP-185-NV)

Máy dập túi Packing platstic

Máy cắt dán LBAB32X

Máy cắt dán túi

Máy in màu PM299F

Máy chế bản in

Máy in ống đồng
	Cái

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt
	13

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1
	2.825.662.580

211.231.040

178.830.818

523.423.073

675.213.189

217.024.461

40.916.480

260.295.503

122.999.544

302.808.200

27.147.663

265.772.609
	220.593.408

27.643.584

0

29.336.246

64.311.896

34.166.100

0

23.092.790

0

42.042.791

0

0
	7.81%

13,09%

0

5,6

9,52

15,74

0

8,87

0

13,88

0

0

	Tổ dép

Máy trộn nhựa dép

Máy dập 2 mầu-PM167-2C
	Cái

Nt

Nt
	2

1

1
	654.492.553

6.325.000

648.167.553
	85.700.952

0

85.700.952
	13,09%

0

13,22%

	Tổ bao bì xi măng

Máy chỉnh biên tự động

Máy cắt Via

Máy tráng màng-SG80LM

Máy lồng ghép bao 26M

Palăng xích điện

Palăng điện

Palăng 3 tấn 1 giàn

Xecon điện 1 ray
	Cái

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt

Nt
	8

1

1

1

1

1

1

1

1
	6.793.584.728

41.025.600

11.600.000

2.691.215.016

4.006.929.335

11.777.500

10.936.250

15.248.236

4.852.791
	1.600.259.755

0

0

331.0789.588

1.268.470.167

0

0

0

0
	23,56%

0

0

12,33

31,66

0

0

0

0

	MMTB,Phương tiện quản lý chung
	
	26
	520.895.539
	3.000.000
	0,58%

	Tổng cộng
	
	
	27.188.244.902
	6.473.495.263
	23,81%


Trình độ công nghệ và công suất khai thác máy móc thiết bị bình quân tại  thời điểm 31tháng 12 năm 2000 như sau:

	Tên sản phẩm
	Năm sản xuất trung bình
	So sánh với công nghệ hiện nay(*)
	Công xuất khai thác trung bình

	Sản phẩm ép
	300TÊn/n¨m
	60%
	55%

	Bao dệt PP
	400 TÊn/N¨m
	70%
	90%

	ống nước
	800TÊn/N¨m
	65%
	78%

	Màng mỏng
	100 TÊn/n¨m
	70%
	30%

	Gia dụng
	130TÊn/n¨m
	65%
	80%

	Bao bì xi măng
	12 triệu bao/Năm
	70%
	65%


(*) So sánh vai công nghệ hiện nay: Có nghĩa công nghệ của Công Ty đạt trung bình khá (>50%) so với công nghệ hiện nay.

4.5 Chi phí sản xuất

Trong chi phí giá thành sản xuất sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu chính trong các khoản mục chi phí, cụ thể như sau:

	Khoản mục chi phí
	1999
	2000
	6T/2001

	Nguyên liệu chính
	69,9%
	75,5%
	79,6%

	Nhân công
	11,8%
	10,4%
	11,2%

	KhÊu hao TSC§
	6,0%
	7,2%
	5,7%

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	5,3%
	5,2%
	4,9%

	Chi phí khác bằng tiền
	4,7%
	4,6%
	4,4%


Vì vậy, khả năng cạnh tranh trong chi phí sản xuất tập trung vào các khoản mục chi phí khác như: khấu hao, lãi vay, nhân công. Đây là những chi phí Công ty có lợi thế vì:

- Chi phí khấu hao chỉ còn lại 20% -25% so với đầu tư mới.

- Lãi suất vay bình quân của Công ty là 6%/năm so với lãi suất vay ngân hàng trung bình hiện nay là l0%.

- Chi phí nhân công tuy với mức lương trung bình cao nhất tại Đà Nẵng nhưng được bố trí hợp lý giúp ảnh hường không nhỏ đến khả năng giảm giá thành sản phẩm.

4.6 Quy trình sản xuất các sản phẩm chính của công ty:

* Sản phẩm ống nước uPVC và HDPE


[image: image5]
Diễn giải:

- Đây là quy trình sản xuất ống nước bán tự động, sử dụng cơ chế áp lực – nhiệt và được gia cố định hình qua các đầu khuôn kích thước cùng với môi trường dầu và nước để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

- Khả năng điều chỉnh quy cách, kích thước những sản phẩm này được thực hiện mang tính cơ học.

- Công suất thiết kế của các dây chuyền này khả năng đạt từ 200 – 250 kg sản phẩm/giờ.

* Sản phẩm vỏ bao xi măng PKP


[image: image6]
Diễn giải:

Trên thực tế, qui trình này được chia ra thành 4 khâu chính từ những nguyên phụ liệu, vật tư sau vào đến sản phẩm hoàn thành, cụ thể như sau:

Giai đoan l : Tạo màng

Đây là giai đoạn đùn ép để tạo màng từ nguyên liệu nhựa PP được xử lý bằng hệ thống thiết bị tự động, công nghệ của Áo với công suất 150 - 200 kg/giờ.

Giai đoạn 2 : Tạo sợi – Dệt mành

Giai đoạn này thực hiện công việc tách sợi từ các màng nhựa thành các sợi để dệt các mành nhằm cấu thành nguyên liệu sử dụng trong tạo ghép phôi bao bì.

Công đoạn này được sử lý hoàn toàn tự động với các kích thước dày mỏng, lớn nhỏ để dệt các mảnh bao tùy thuộc vào qui cách chất lượng sản phẩm sản xuất yêu cầu, có công suất thiết kế đạt từ 120 -150 kg/giờ.

Giai đoan 3 : Tạo - Ghép phôi

Đây là giai đoạn tráng ghép và ép nhằm kết dính giữa các manh nhựa đã dệt hoàn chỉnh và giấy Kraft để tạo thành những sản phẩm phôi sau khi kết hợp với khâu in ấn theo các tiêu chuẩn hàng hoá và biểu tượng Logo của khách hàng. Qua đó sẽ tạo được những sản phẩm chất lượng cao với độ bền chắc theo qui chuẩn kỹ thuật.

Giai đoan 4 :  Cắt - May - Hoàn thiện sản phẩm.

Với công đoạn này, các phôi ghép được đưa qua những thiết bị cắt và dây chuyền may bao công nghiệp để hoàn chỉnh sản phẩm theo kích thước tiêu chuẩn của đơn hàng và tiến hành nhập kho.

* Các loại sản phẩm ép:


[image: image7]
Diễn giải:

- Với thiết bị công nghệ của Đài Loan, qui trình sản xuất sản phẩm nhựa ép hoàn toàn tự động từ nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa thô đến sản phẩm hoàn chỉnh, chủ yếu 1à các sản phẩm nhựa gia dụng và bao bì công nghiệp như: Két bia, Pal1et,  Dép, Rổ, Thau.....

Khả năng khai thác công suất thiết bị phụ thuộc rất lớn vào kích thước và tính đa dạng của sản phẩm đo sự thay đổi khuôn mẫu.

4.7 Các phương án đầu tư phát triển

Công ty sẽ tập trung phát triển các sản phẩm 1à thế mạnh của Công ty là bao bì xi măng và ống nước. Đồng thời, Công ty cũng đầu tư để sản xuất các loại sản phẩm để nhựa gia dụng để tận dụng được mảng thị trường khu vực miền Trung.

Để đáp ứng các đơn hàng đã ký trong năm 2001, Công ty đã chủ động tìm nguồn vốn tài trợ khác nhau để đầu tư nâng cao công suất như sau:

- Chương trình đầu tư thêm dây chuyền kéo sợi bao bì với giá trị đầu tư khoảng 4 tỷ VNĐ để tăng công suất lâm bao bì đạt 25 triệu bao xi măng năm.

- Chương trình đầu tư thêm dây chuyền và thiết bị với giá trị khoảng 15.000-20.000 USD để tăng công suất lám ống nước cung cấp kịp thời cho chương trình nước sạch nông thôn của Unicef và các đơn vị cấp nước.

- Chương trình đầu tư thông qua hình thức trả chậm với trị giá khoảng 300.000 USD để thực hiện các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu cho ngành thuỷ sản trong địa bàn khu vực Miền Trung.

Các dự án đầu tư trên dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2001-2003.

4.8 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm được xem là tiêu chí hàng đầu trong việc bảo vệ và giữ vững uy tín với khách hàng, hiện nay Công Ty đang chuẩn bị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9000, song song đó vẫn đang thực hiện những hình thức quản lý chất lượng như sau:

- Một bộ phận KCS được lập ra và giám sát thường xuyên hoạt động của các phân xưởng sản xuất về chất lượng sản phẩm.

- Hệ thống camera được lắp đặt tại các phân xưởng giúp Ban Giám Đốc theo dõi thường xuyên quy trình cũng như phát hiện các sai sót trong quá trình sản xuất sản phẩm.

- Thực hiện qui trình sản xuất 5s : Sàng lọc - Sạch sẽ - Sắp xếp - Săn sóc – Sẵn sàng để nâng cao năng suất sản xuất và môi trường làm việc công nghiệp.

- Tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn về các vấn đề liên quan đến nội quy lao động, an toàn cơ động, quy trình công nghệ, các định mức kinh tế kỹ thuật cho toàn bộ công nhân và kỹ thuật.

4.9 Hoạt động Marketing.

Cùng với việc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Công ty Nhựa Đà Nẵng cũng đã mở rộng mạng với tiêu thụ sản phẩm với các đại lý bán hàng trên khắp đất nước. Trong đó phần lớn các đại lý tập trung ở thị trường miền Trung nơi sản phẩm của Công ty chiếm thị phần cao đối với hầu hết các mặt hàng. Bộ phận kế hoạch kinh doanh thường xuyên có hai cán bộ hoạt động trong lĩnh vực marketing, xây dựng các chiến lược tiêu thụ và phát triển sản phẩm trên thị trường. Chính vì thế mà sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh được hầu hết thị trường miền Trung và đang dần dần thâm nhập được vào các mảng thị trường khó khăn hơn ở miền Bắc và Tp. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Công ty đã duy trì được lượng khách hàng lớn và ổn định như Công ty xi măng Nghi Sơn, Chinfon Hai phong, Công ty Luks xi măng Huế (bao xi măng), Công ty xây dựng cấp thoát nước Đà Nẵng (ống HDPE), chương trình nước sạch nông thôn của UNICEF (ống PVC và HDPE)...

4.10. Nhãn hiệu thương mại và uy tín Công Ty tại thị trường miền Trung

Nhãn hiệu thương mại Danaplast đã phát triển gắn nên với các tên tuổi sản phẩm nên đã được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao và được người tiêu dùng biết đến như :

- Dép Sông Hàn, Codosaxu, ủng, găng tay, Chậu, thau, ghế, bàn....mang nhãn hiệu Danaplast.

- ống nước PVC compound, HDPE, Roan cao cấp ......nhãn hiệu Nhựa Đà Nẵng.

- Các bao dệt PP, PEHD, PE, KPK, PK, màng mỏng, túi xách tay PE, LDPE.....

4. l l .Thị phần và các đối thủ cạnh tranh

 - Thị phần tiêu thụ

Với mức khai thác gần 70% công suất, đạt sản lượng 4.000 - 4.500 tấn sản phẩm/năm, các sản phẩm của Công ty chỉ chiếm 0,65% thị phần của tất cả các sản phẩm nhựa trong cả nước. Các sản phẩm của Công ty chủ yếu được phân phối ở Miền Trung với tỷ lệ 53,8%, Miền Bắc 45,0% (bao gồm cả Bắc Trung Bộ), thị trường Miền Nam là l,2%, Tuy nhiên, riêng về sản phẩm ống nhựa, Công Ty chiếm gần 80% thị phần cung cấp cho các Công Ty cấp nước tại các tỉnh Miền Trưng và các chương trình quốc gia về nước sạch nông thôn.

Các sản phẩm bao bì chiếm tỷ trọng khá cao trong các sản phẩm của Công ty, trong đó chủ yếu là bao bì xi măng (chiếm khoảng 70% tổng sản lượng sản phẩm bao bì trong năm 2000), cơ cấu sản phẩm thể hiện như sau:

Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm trong nước                       Cơ cấu bao bì tiêu thụ
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- Đối thủ cạnh tranh

Do Công ty có lợi thế về mặt địa lý, khấu hao thấp, bộ máy quản lý có nhiều kinh nghiệm nên sản phẩm sản xuất với giá thành rất cạnh tranh. Có thể thấy điều này qua việc Công Ty đã dành được những đơn hàng tại công ty cấp nước TP Hồ Chí Minh, cung cấp bao bì cho xi măng Nghi Sơn, Chinfon Hải Phòng.

Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh về mặt địa lý đã giúp cho Công Ty có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác ở những sản phẩm cồng kềnh mà yếu tố vận chuyển có ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành sản phẩm như két nhựa dùng cho bia, nước giải khát ... Chính vì vậy, đối với các sản phẩm nhựa gia dụng và ống nước, thị trường cung cấp chủ yếu ở khu vực miền Trung nên hầu như Công ty không có đối thủ cạnh tranh ngoài Công ty Nhựa Bình Minh.

Đối  thủ cạnh tranh chính của Công ty là các Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì xi măng. Cụ thể như sau:

- Công ty sản xuất kinh doanh - dịch vụ Thái Hoà (Huế): là Doanh nghiệp Nhà nước, có năng lực sản xuất trên 20 triệu bao xi măng năm.

- Công ty Z76 tại Hải Phòng chuyên sản xuất về bao bì PP, có công suất sản xuất trên 20 triệu bao xi măng năm.

- Công ty Haipack tại Hải Phòng với công suất 20 triệu bao xi măng năm.

- Công ty bao bì Nam Hà với công suất trên 20 triệu bao xi măng năm.

- Công ty SADICO có công suất trên 50 triệu bao xi măng năm.

4.12 Các hợp đồng lớn đang thưc hiện hoặc đã được ký kết

	TT
	Bên mua
	Sản phẩm
	Trị giá đơn hàng(VNĐ)
	Thời gian giao hàng

	1
	Công ty cổ phần thanh tân Huế
	Két nhựa
	264.000.000
	2001

	2
	Công ty giống cây trồng Quảng bình
	Bao dệt PP
	101.502.280
	2001

	3
	Vinaconex Đà nẵng
	ống PVC & Roan
	98.283.900
	2001

	4
	Công ty xây dựng cấp thoát nước Đà nẵng
	ống HDPE
	1.166.000.000
	2001

	5
	DNTN Sông lam - Nghệ an
	Bao dệt cán
	110.880.000
	2001

	6
	Công ty bia Đà nẵng
	Két nhựa
	753.764.000
	2001

	7
	XN Cơ điện -XD Nông nghiệp Tam kỳ
	ống UPVC bộ
	219.373.264
	2001

	8
	Công ty cấp thoát nước TP
	ống HDPE
	177.189.100
	2001

	9
	Công ty xi măng Chifon Hải phòng
	Bao xi măng
	14.976.000.000
	2001

	10
	Công ty xi măng Hải vân
	Bao xi măng PKP
	33.600.000.000
	2001

	11
	Công ty TNHH Foster's Hải vân
	Két nhựa
	773.410.000
	2001

	12
	Công ty TNHH luks xi măng Huế
	Bao PKP
	5.660.000.000
	2001

	13
	Công ty xi măng Nghi sơn
	Bao KPK/PK
	23.360.000.000
	2001

	14
	Chương trình nước sạch nông thôn của UNICEF
	ống PVC&HDPE
	3.006.000.000
	2001

	
	Tổng cộng
	
	84.264.402.544
	


Đây là những khách hàng mà Công ty đã có tín nhiệm caơ trong thời gian vừa qua, khả năng trở thành khách hàng lâu dài là rất lớn mà trong đó yếu tố địa phương và khả năng cạnh tranh giá cả đóng vai trò quyết định. Ngoài ra, Công ty vẫn thường xuyên cung cấp sản phẩm cho chương trình nước sạch nông thôn của UNICEF, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao uy tín của Công ty đối với khách hàng nước ngoài.

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (1999- 2000)

Các số liệu tài chính năm 1999 2000 và 6 tháng đầu năm 2001 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

	Chỉ tiêu
	1999
	2000
	6T/2001

	Tổng giá trị tài sản
	26.655.334
	37.199.147
	28.160.650

	Doanh thu
	53.507.619
	56.048.86
	26.918.295

	Thuế và các khoản phải nộp
	5.524.282
	2.504.544
	

	Khấu hao cơ bản
	2.866.822
	3.679.629
	1.227.639

	Lợi nhuận trước thuế
	1.509.824
	564.500
	1.124.735

	Lợi nhuận sau thuế
	1.026.680
	469.817
	1.124.735


- Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chủ yếu là hạt nhựa nhập khẩu, trong năm 1999, 2000, giá nguyên liệu hạt nhựa nhập khẩu biến động tăng liên tục do sự ảnh hưởng của giá dầu hỏa thế giới, thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc và Thái Lan gia tăng, bên cạnh đó khả năng dự trữ nguyên liệu sản xuất của Công Ty cũng có sự hạn chế và phụ thuộc vào thị trường yêu thụ trong nước, vì thế đã tạo nên một phần đột biến trong giá thành sản xuất. Đây không chỉ là ảnh hưởng riêng Công ty mà hầu hết các doanh nghiệp trong ngành nhựa của Việt Nam đều rơi vào tình trạng này. Sang năm 2001, Công ty đã kịp thời có chính sách dự trữ nguyên vật 1iệu hợp lý, đồng thời tình hình giá cả trên thị trường hạt nhựa đã tương đối ổn định, do vậy lợi nhuận của Công ty đã tăng đáng kể. 

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2001, lợi nhuận sau thuế đã đạt 1.124.735.093 ®, tăng gần 2,4 lần so với năm 2000. Dự kiến đến cuối năm 2001, Công ty sẽ đạt mức lợi nhuận sau thuế khoảng hơn 2 tỷ đồng.

- Một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của Công ty trong những năm qua là do chính sách trích khấu hao nhanh của Công ty ở mức cao nhất theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

- Công Ty bắt đầu tiến hành chương trình đồng bộ hoá sản xuất và cải tiến, nâng cao công nghệ trong giai đoạn 2000 - 2003 đặc biệt là trước giai đoạn Cổ phần hóa Công Ty để nâng cấp vị thế cạnh tranh trên thương trường bằng việc tăng cường chi phí cho đầu tư sữa chữa lớn, đầu tư mới do đó đã ảnh hưởng một phân đến giá thành làm suy giảm hiệu quả kinh doanh.

- Sức ép cạnh tranh về giá cả sản phẩm của các đơn vị sản xuất cùng ngành cũng 1à một trong những yếu tố tác động đến kết quả lợi nhuận năm 2000.

6. Vị thế của công ty sơ với các doanh nghiệp khác cùng ngành

Trong ngành công nghiệp nhựa, tính đặc thù của ngành thể hiện dưới đây có ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp:

- Sản phẩm nhựa thông thường có độ cồng kềnh rất lớn do đó cự ly vận chuyển ảnh hưởng quan trọng đến giá bán sản phẩm.

- Nguyên liệu hạt nhựa có nguồn gốc từ các sản phẩm dầu mỏ là loại hàng hoá được vốn hoá rất cao được giao dịch mua bán hàng ngày trên thị trường quốc tế nên giá cả biến động thường xuyên, do đó việc chủ động nguồn tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong ổn định giá thành sản phẩm ngành nhựa.

- Xu hướng sử dụng nhựa để thay thế cho các sản phẩm khác ngày càng đa dạng và mở rộng, nên ngành nhựa phải luôn phát triển song song với ngành cơ khí khuôn mẫu.

Do vậy, có thể xét vị thế của Công ty trong khu vực và trong toàn ngành qua một số đặc điểm sau:

- Công ty nằm tại TP trung tâm của khu vực Miền Trung cho nên:

+ Chưa có một doanh nghiệp nào đủ mạnh như Công Ty tại khu vực này;

+ Có thể cạnh tranh về mặt địa lý tất cả các sản phẩm cồng kềnh trong phạm vi bán kính ít nhất 300 km.

- Là doanh nghiệp có uy tín trong hoạt động kinh doanh cho nên khá năng tận dụng rất tốt các chính sách ưu đãi của các tổ chức tín dụng về lãi suất cũng như các nguồn vốn ưu đãi khác của địa phương;

- Được Nhà nước quan tâm phát triển khu vực kinh tế Miền Trung nên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi rất quan trọng.

- Với việc phát triển nhà máy lọc dầu tại Dung Quất sẽ giúp cho Công Ty có khả năng khai thác nguồn nguyên liệu với giá cạnh tranh nhất.

Đây 1à những yếu tố thuận để Công Ty có thể:

- Mở rộng đầu tư sản phẩm mới trong lĩnh vực nhựa công nghiệp cũng như lĩnh vực khác có khả năng sinh lời tốt để hưởng các chính sách thuế đặc biệt về thuế thu nhập.

- Hấp dẫn nhà đầu tư bởi chính sách thuế thu nhập cá nhân.

- ổn định và mở rộng thị phần theo vị trí địa lý phù hợp với đặc thù của ngành nhựa.

- Khai thác các chính sách ưu đãi của Miền Trung.

7. Triển vọng phát triển của ngành và chính sách ưu đãi đầu tư đối với công ty

- Triển vọng phát triển của ngành:

Sản phẩm ngành nhựa được ứng dụng rộng rãi hầu hết trên tất cả các lĩnh vực công nghệ. Xu hướng sử dụng chất bán dẫn, chất dẻo kỹ thuật cao đang dần dần thay thế cho các chất kim loại, ngành bao bì cao cấp phục vụ trong các lĩnh vực thực phẩm, hóa chất cũng đang phát triển mạnh. So với các ngành công nghiệp khác, ngành nhựa được xem là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất. Trong những năm gần đây, ngành nhựa Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân 25%, trong đó có những mặt hàng phát triển bộc té tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%. Sự tăng trưởng đó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm năng lớn và đặc biệt là vì ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới.

Xét về nhu cầu và khả năng đáp ứng của ngành nhựa Việt Nam, hiện nay các sản phẩm nội địa mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu về sản phẩm nhựa chất lượng cao nên khá nhiều công ty phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài. Chính vì vậy, chiến lược đầu tư cho ngành nhựa luôn được Chính phủ quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Theo chiến lược phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2010 đã được Chính phủ thông qua từ năm 1995, Hiệp hội Nhựa đã phối hợp với các ngành chức năng phân 8 ngành kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn các công ty trong nước và nước ngoài đầu tư theo thứ tự ưu tiên được khuyến khích theo quy hoạch chung đối với các sản phẩm: Nguyên liệu nhựa (PVC resin, PVC compound, DỌP, PS, PE); giày nhựa xuất khẩu (EVA, PU); Cao su chế biến (có nên quan nhựa); Nhựa dân dụng; Nhựa Công nghiệp, kỹ thuật cao; Vật liệu xây dựng; Bao bì nhựa; khuôn mẫu nhựa.

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng cũng là một trong những Công ty được hưởng các ưu đãi đầu tư của Chính phủ để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chính sách ưu đãi đầu tư đối với Công ty

Công Ty được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Giấy Chứng Nhận Ưu đãi Đầu tư số 17/GCN-UB của Uỷ Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng cấp ngày 4 tháng 4 năm 2001như sau:

+ Được miễn tiền thuê đất trong thời hạn 13 năm, kể từ năm 2001;

+ Được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 20%; 

+ Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời hạn 07 năm tiếp theo, kể từ khi có thu nhập chịu thuế;

- Không phải nộp thuế thu nhập bổ sung;

- Miễn thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong thời hạn 10 năm, kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế theo qui định của pháp luật về thuế đối với cá nhân.

8. Chính sách đối với người lao động
- Tình hình lao động

Hiện nay, lực lương lao động trong Công ty 1µ 294 người, được phân theo tiêu chí như sau:

	Lao động
	Số lượng
	Tỷ lệ
	       Trình độ

	
	
	
	§H
	TC
	Khác

	Lao động quản lý
	11 người
	3,74%
	9
	2
	

	Khối văn phòng
	14 người
	4,76%
	13
	1
	0

	Lao động trực tiếp sản xuất
	239 người
	81,29%
	
	
	239

	Lao động phổ thông
	30 người
	10,20%
	
	
	30


- Về trình độ lao động

	Loại lao động
	Bậc thợ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Tổng cộng

	Công nhân công nghệ
	
	
	50
	91
	38
	49
	
	228

	Công nhân cơ khí
	
	
	
	2
	4
	
	5
	11

	Lao động phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	30

	Cộng
	
	
	50
	93
	42
	49
	5
	269


Công ty đã giải quyết việc làm ổn định cho gần 300 lao động chính thức với mức lương bình quân 1.200.000 đồng tháng - mức lương được đánh giá 1à cao nhất tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung nói chung. Bên cạnh đó, Công Ty dự kiến sẽ bố trí lại nhân sự một cách hợp lý để khai thác triệt để khả năng và trình độ của đội ngũ lao động tại Công ty.

Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của Công Ty đối với người lao động theo Bộ Luật Lao Động và điều lệ Công Ty, các qui chế hoạt động của Công Ty, những qui định của Nhà Nước về các chế độ bảo hiểm và trợ cấp như BHXH, BHYT, BH tai nạn lao động, trợ cấp độc hại...

Thực hiện thường xuyên các chính sách thưởng - phạt gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng đóng góp của từng thành viên trong Công Ty.

Tạo mọi điều kiện cho người lao động được học tập nhằm nâng cao kiến thức cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, ...

9- Tình hình hoạt động tài chính thời điểm 31/12/2000

9. l  Tình hình hoạt động tài chính năm 2000

	Nội dung
	Năm 1999
	Năm 2000

	Tổng giá trị tài sản thuần

Khấu hao tài sản luỹ kế

Tài sản lưu động

Các khoản phải thu

Trong đó: Nợ khó đòi

Các khoản nợ đến hạn phải trả

Tổng dư nợ vay

Vốn kinh doanh

Các quỹ

Lương trung bình /tháng
	9.436.447.542

21.907.897.753

9.866.787.660

10.704.032.019

368.510.900

5.455.199.326

8.724.244.134

15.872.843.746

0

1.100.000
	8.452.569.124

23.006.720.190

18.549.389.070

10.197.188.385

0

11.121.458.191

9.936.271.301

15.872.800.000

268.617.087

1.200.000


- Giải trình các yếu tố tài chính có liên quan:

Khấu hao tài sản cố định : Theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

	
	Tỷ lệ khấu hao năm (%)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	6 -15

	Máy móc thiết bị  
	6-30

	Phương bện truyền tải, truyền dẫn
	10-20

	Thiết bị dụng cụ quản lý  
	15-33


Mức lương bình quân: Mức lương bình quân là 1.200.000 đồng tháng so với mức hiện nay trên địa bàn là 600.000 đồng đến 800.000 đồng

Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Hiện tại Công Ty không có bất cứ khoản nợ quá hạn nào.

Các khoản phải nộp theo luật định: Công Ty nộp đầy đủ tất cả các khoản thuế theo quy định Nhà Nước cũng như các chính sách có 11ên quan đến người lao động.

Trích lập các quỹ : Công Ty hiện đang vay tại 03 Ngân hàng thương mại và được tín nhiệm cao không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào từ trước đến nay. Ngoài các khoản vay thương mại thông thường, Công Ty còn được vay một khoản tín dụng ưu đãi với lãi suất 0,2%/tháng nhằm tăng cường vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể chi tiết nợ vay như sau:

	Nội dung
	Năm 1999
	Năm 2000

	
	Tổng số
	Quá hạn
	Bảo lãnh
	Tổng số
	Quá hạn
	Bảo lãnh

	Dư nợ vay

Trong đó

+ Vay ngắn hạn

+ Vay trung han

+ Vay dài hạn


	4.107.398

2.732.198

0

1.375.200
	0

0

0

0
	1.375.271

7.155.271

0

2.781.000
	9.936.271

7.155.271

0

2.781.000
	0

0

0

0
	231.000

0

0

231.000


9.2 Các chi tiêu tài chính:

	TT
	Các chỉ tiêu
	1,999
	Q4/2000
	2000
	6T/2001

	1
	Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh
	1.86

1.12
	1.57

0.99
	1.57

0.99
	2.35

1.11

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng nguồn vôn

Hệ số nợ /Vốn CSH
	45.19%

82.44%
	56.61%

130.46%
	56.61%

130.46%
	38.20%

62.52%

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Hiệu suất sự dụng tổng TS
	5.52

1.99
	1.19

0.34
	5.51

1.50
	2.25

0.95

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận /doanh thu

Hệ số lợi nhuận /Vốn CSh

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Dthu
	1.92%

7.02%

0.52%
	2.10%

1.67%

4.47%
	0.84%

2.91%

2.09%
	4.18%

6.54%

5.14%


9.3 Chính sách phân cấp quyền hạn tài chính 

Để đảm bảo việc quản lý tài chính chặt chẽ, Công Ty đã phân cấp quyền hạn tài chính trong các hoạt động sử dụng vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, mua sắm tài sản như sau:

+ Dưới 10% vốn Điều lệ , Giám đốc toàn quyền quyết định

+ Từ 10% đến 50% vốn điều lệ, phải thông qua Hội Đồng Quản Trị

+ Trên 50% vốn điều lệ, phải đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.4 Chính sách Cổ tức của Công ty:

Căn cứ theo Điều 56 điều lệ Công Ty, chính sách phân chia lợi tức cổ phần cho cổ đông như sau:

- Trước khi phân chia cổ tức cho cổ đông, phải trích lập quỹ bao gồm: Quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật, các quỹ không bắt buộc do HĐQT trình Đại Hội Đồng Cổ đông phương án trích lập hàng năm.

- HĐQT có trách nhiệm xây dựng quy chế phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại Hội Cổ đông quyết định hàng năm.

- Công Ty không được sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các Quỹ khác theo quy định của pháp luật để trả lợi tức cổ phần.

10. Tình hình tài sản cố định:

* Cơ sở nhà xưởng - văn phòng

Từ thời điểm cổ phần hoá đến nay, tổng diện tích đất đai, nhà xưởng, văn phòng của Công ty chưa có sự thay đổi nào lớn về mặt kiến trúc xây dựng, cụ thể như sau:

- 06 Nhà xưởng sản xuất với diện tích 4.363m2
- 03 Kho dự trữ và chứa các nguyên liệu - vật tư, hàng hoá với diện tích chiếm l.277m2
- Hệ thống văn phòng và cửa hàng trưng bày sản phẩm có tổng diện tích 1.805m2
- Các công trình cơ sở hạ tầng và phụ trội phục vụ hoạt động sản xuất và quản lý chung với diện tích 2.005 m2
- 6.250 m2 đường nội bộ

* Tài sản cố định  đã được kiểm toán - do Công Ty Kiểm Toán - KếTtoán  ACC xác nhận vào thời điểm ngày 31//2/2000 như sau:

	TT
	Diễn giải
	Trị giá còn lại(VNĐ)

	Tài sản cố định hữu hình
	8.452.569.124
	100,00%

	1
	Nhà cửa và vật kiến trúc
	1.970.784.708
	23,31%

	2
	Máy móc,thiết bị
	6.478.784.416
	76,65%

	3
	Thiết bị quản lý
	3.000.000
	0,04%

	4
	Phương tiện vận tải
	0
	0%

	Tài sản cố định vô hình
	0
	0%

	Tổng cộng
	8.452.569.124
	100,00%


II. Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành
* Danh sách Hội đồng Quản Trị :

- Ông Trần Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám đốc Công ty Nhựa Đà Nẵng.

- Ông Huỳnh Văn Tiếp: Phó chủ tịch HĐQT kiêm trưởng phòng nghiệp vụ Sở Tài chính TP. Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Tùng Sơn: ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, phòng kỹ thuật.

- ông  Dương Thế Sơn - Phó Tổng giám đốc Ngân Hàng Hàng Hải Việt Nam kiêm  Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

- Ông Đỗ Văn Lộc - Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, kiêm Phó giám đốc

- Bà Hà Thị Trang - Uỷ viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

- Ông Nguyễn Hữu Đường - Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.

* Danh sách Ban Kiểm Soát

- Bà Nguyễn Thị Bàng - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phàn Nhựa Đà Nẵng, Phó phòng Kế toán

- Ông Võ Văn Tài - Uỷ viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Văn Dương - Uỷ viên Ban Kiểm  Soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng – Tổ trưởng Tổ sản xuất.

ông Trần Quang Dũng:

a.Giới tính: 
Nam


b. Ngày tháng năm sinh : 01/05/1954

c Nơi sinh:
Xã Điện Hòa, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

d. Quốc tịch:

Việt Nam

e. Dân tộc:  Kinh

f.  Quê quán:
 Xã Điện Hòa, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


g. Địa chỉ thường trú: C17 đường 2/9, Phường Hòa Cường, Quận Hải Châu -  Đà Nẵng

h. Số CMND/ Passport:
200325912

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 822931

j .Trình độ văn hóa:
10/10

k. Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

l. Quá trình công tác : 

1988 : Phó giám đốc nhà máy Cơ Khí Đà Nẵng

1989 - 1994: Giám đốc công ty Bia Đà Nẵng


1994 – 1998: Phó Tổng Giám Đốc Công ty LD Bia BGI Đà Nẵng

1998 – 2000: Giám Đốc Công ty Nhựa Đà Nẵng

2000 – nay: Giám Đốc Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

m. Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

n. Số cổ phần nắm giữ: 510 cổ phần

Trong đó :     + Cá nhân: 510 cổ phần

+ Uỷ quyền: 0 cổ phần 

o. Những người có liên quan (chồng, vợ, người thân có nắm giữ cổ phần của công ty): không

p.  Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Huỳnh Văn Tiếp

a. Giới tính: Nam

b. Ngày tháng năm sinh: 25/12/1963

c Nơi sinh: xã Điện Trung – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam 

d. Quốc tịch: Việt Nam

e. Dân tộc : Kinh

f. Quê quán : xã Điện Trung – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
g. Địa chỉ thường trú: Tổ 52, Tiên Sơn, Hòa Cường, Đà Nẵng.

h. Số CMND/Passport: 200696179

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0511. 615797 - 863417

j . Trình độ văn hóa: 10/10 

k. Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế

1. Quá trình công tác:


- 1987 - 1992:
Công tác tại phòng kế toán Xí nghiệp Công Ty Hợp Doanh vận tải ô tô hàng hóa Quảng Nam Đà Nẵng

- 1993 - 10/1995: Công tác tại Phòng Tài Chính Sở giao thông Quảng Nam Đà Nẵng, Nay là Sở Giao Thông Công Chánh Thành Phố Đà Nẵng

- 10-1995 - Nay:
Cục Quản Lý Vốn & Tài Sản Nhà Nước tại Doanh Nghiệp Quảng Nam  Đà Nẵng. Nay là Chi cục Tài chính doanh nghiệp Đà Nẵng.

m. Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Tài Chính kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
n. Số cổ phần nắm giữ : 25.000 (Hai mươi lăm ngàn)
Trong đó :     + Cá nhân: 0  

+ Uỷ quyền: 25.000 (Hai mươi lăm ngàn) (do Chi cục Tài chính doanh nghiệp Đà Nẵng ủy quyền)

- Những người có liên quan (Vợ chồng, người thân có nắm giữ cổ phần của công ty): không

o. Các quyền lợi mâu thuẫn lợi ích của công ty: Không

Ông Nguyễn Tùng Sơn

a. Giới tính: Nam 

b. Ngày tháng năm sinh: 08/1948

c. Nơi sinh: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định
d. Quốc tịnh:
Việt Nam

e. Dân tộc:  Kinh

f. Quê quán:
Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định

g. Địa chỉ thường trú: Nhà số 50, Lý Tự Trọng. Thành Phố Đà Nẵng

h. Số CMND/ Passport :
200036456

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 822719

j. Trình độ văn hóa: 10/10

k. Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư hóa thực phẩm

l. Quá trình công tác:

- 1981 – 1982: Phó Giám Đốc Nhà máy nước ngọt Đà Nẵng

- 1983 - 1993 : Phó Giám Đốc Xí nghiệp Công nghiệp Thực Phẩm Đà Nẵng

- 1993 - 1996 : Phó Ban Công nghiệp Thành Phố Đà Nẵng

-1997- nay: Trưởng phòng kỹ thuật Sở Công Nghiệp - Thành Phố Đà Nẵng, kiêm Uỷ viên HĐQT
m. Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

n. Số cổ phần nắm giữ  25.000 cổ phần

Trong đó : + Cá nhân: 0 cổ phần

       + Uỷ quyền : 25.000 cổ phần (Do Chi cục Tài chính doanh nghiệp Đà Nẵng ủy quyền)

Những người có liên quan: (chồng, vợ, người thân có nắm giữ cổphần của công ty): không

o. Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : không

Ông Dương Thế Sơn

a. Giới tính:
Nam

b. Ngày tháng năm sinh:
12/12/1961

c Nơi sinh:
Hà Nội

d. Quốc tịch: Việt Nam

e. Dân tộc:  Kinh

f.  Quê quán:
Dư Hàng Kênh, An Hải, Hải Phòng

g. Địa chỉ thường trú:
Sỏi I, Dư Hàng Kênh, An Hải, TP Hải Phòng

h. Số CMND/ Passport:
030819704 - Công An TP Hải Phòng cấp ngày 16/06/2000

i. số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 031-854203

j. Trình độ văn hóa: 10/10

k. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vận tải biển

l. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

     - 1986 – 1992: Công tác tại công ty Vận Tải biển III, Hồng Bàng - Hải Phòng

     - 1992 – nay:  Công tác tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, Hồng Bàng, HP

m. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng Hàng hải Việt Nam kiêm  uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

n. Số cổ phần nắm giữ: 17.561 cổ phần

Trong đó : + Cá nhân: 0 cổ phần

       + Uỷ quyền: 17.561 cổ phần (Do Ngân hàng Hàng hải Việt Nam ủy quyền)

o. Những người có liên quan (Vợ chồng, người thân có nắm giữ cổ phần của công ty):  Không

p. Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Đỗ Văn Lộc

a. Giới tính: Nam

b. Ngày tháng năm sinh : 05/8/1956

c Nơi sinh: Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

d. Quốc tịch : Việt Nam

e. Dân tộc:
Kinh

f. Quê quán : Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

g. Địa chỉ thường trú : 174/5 Huỳnh Ngọc Huệ, Quận Thanh Khuê, Đà Nẵng
h. Số CMND/ Passport : 011128174

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 828513

j. Trình độ văn hóa : 10/10

k. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy thủy lực - Cử nhân kinh tế (Quản Trị Kinh doanh)

l. Quá trình công tác :

- 1979 - 1982 : Công tác tại nhà máy văn phòng phẩm  Hồng Hà, Hà Nội.

- 1982 - 1984 : Phục vụ trong quân đội

- 1984 - 1985 : Công tác tại Nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà, Hà Nội

- 1985 - 2000 : CB Kỹ thuật, Phó Phòng, Trưởng Phòng Ky Thuật, Phó Giám Đốc Công ty Nhựa Đà Nẵng
- 2000 - nay : Phó Giám Đốc Công ty Nhựa Đà Nẵng
m. Chức vụ tác hiện nay : ủy Viên HĐQT , Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
n. Số cổ phần nắm giữ : 520

Trong đó : + Cá nhân : 520

       + Uỷ quyền: 0

o. Những người có liên quan : Vợ  Trần Thị Thu Hương - Sở hữu : 500 Cổ phần

p. Các quyền lợi mâu thuẫn lợi ích của công ty : Không

Bà : Hà Thị Trang

a. Giới tính: Nữ

b. Ngày tháng năm sinh : 15/03/1958

c Nơi sinh: Xã Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

d. Quốc tịch : Việt Nam

e. Dân  tộc: Kinh

f. Quê quán : Xã Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

g. Địa chỉ thường trú: 80 Tràn Tống, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

h. Số CMNĐ/ Passport: 200033154 - Công An QNĐN cấp ngày 27/05/1994

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 835286

j. Trình độ văn hóa : 10/10

k. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

l. Quá trình công tác

    - 1985 - /995 : Phó phòng kế toán Nhà máy Nhựa Đà Nẵng

    - 1995 - 2000: Kế toán trưởng Công ty Nhựa Đà Nẵng

    - 2000 - nay : Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

m. Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

n. Số cổ phần nắm giữ : 500 cổ phần

Trong đó :       + Cá nhân : 500 cổ phần

+ Uỷ quyền : 0 cổ phần

o. Những người có liên quan : Chồng : Đinh Cưu,  Sở hữu510 Cổ phần

p. Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Nguyễn Hữu Đường

a. Giới tính: Nam

b. Ngày tháng năm sinh : 20/12/1965

c Nơi sinh : Hoà Vang, Quảng Nam, Đà Nẵng

d. Quốc tịch : Việt Nam

e. Dân tộc: Kinh

f. Quê quán : Hoà Vang, Quảng Nam, Đà Nẵng

g. Địa chỉ thường trú: Tổ 74 An Khê, Thanh Khê. TP Đà Nẵng

h. Số CMND/ Passport: 200832082

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 826460

j. Trình độ văn hóa : 12/12

k. Trình độ chuyên môn : Đại Học

l. Quá trình công tác

    - 1984 - /990 : Học Đại Học Tổng Hợp Leningrad, Nga

    - 1991 - /998 : Phụ trách XNK Công ty Nhựa Đà Nẵng

    - 1998 - 2000 : Phó phòng kế hoạch vật tư.

    - 2000 - nay : Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

m. Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng kế hoạch vật tư

n. Số cổ phần nắm giữ : 500 cổ phần

Trong đó :     + Cá nhân : 500 cổ phần

+ Uỷ quyền : 0 cổ phần

o. Những người có liên quan: (Vợ chồng, người thân có nắm giữ cổ phần của công ty): không

p. Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không

Bà: Nguyễn Thị Bàng

a. Giới tính : Nữ

b. Ngày tháng năm sinh : 08/01/1959

c Nơi sinh : Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

d. Quốc tịch : Việt Nam

e. Dân tộc:
Kinh

f Quê quán : Điện Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam Tổ 27B khối Xuân Đán, Phường Xuân Hà,  Đà Nẵng

g. ĐịA chỉ thường trú;  Tổ 27B khối Xuân Đán, Phường Xuân Hà,  Đà Nẵng

h. Số CMND/ Passport:
200202082

i. số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 835286

j. Trình độ văn hóa : 10/10

k. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

l. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

- 1978 : Công tác tại phòng kế toán NM cơ khí Duy Xuyên

1979 : Công tác tại phòng kế toán Xí Nghiệp mộc Hội An

1980 - 2000 : Phòng kế toán Công ty Nhựa Đà Nẵng

2000 - nay : Phòng kế toán Công ty Nhựa Đà Nẵng

m. Chức vụ công tác hiện nay : Trường Ban Kiểm Soát , Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

n. Số cổ phần nắm giữ : 500 cổ phần

Trong đó :      + Cá nhân : 500 cổ phần

+ Uỷ quyền : 0

o. Những người có liên quan (Vợ chồng, người thân có nắm giữ cổ phần của công ty): không

p. Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Võ Văn Tài

a. Giới tính: Nam

b. Ngày tháng năm sinh:
01/01/1967

c Nơi sinh:
Thừa Thiên Huế

d. Quốc tịch:
Việt Nam

e. Dân tộc:
Kinh

f. Quê quán:
Thừa Thiên Huế

g. Địa chỉ thường trú: 86// Phổ Quang , Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh.

h. Số CMND/ Passport: 0234/2082

i. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : 9140179

j. Trình độ văn hóa:
10/10

k. Trình độ chuyên môn:
Đại học

l. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

- 1990 - 1991: Kế toán Ngân hàng - Công ty Cổ phàn Giày Hiệp An

- 1991 Kế toán trưởng - Sở Tài Chánh TP. Hồ Chí Minh

- 1991 -1992 : Kế toán trưởng - Văn phòng đại diện Công ty ĐạI Nam

- 1992 - 1994 : Điều hành dự án tập đoàn Peregrine Vietnam Ltd

- 1994 - 2000 : Giám đốc tài chính Công ty tài chính Anh quốc Đragon Capital, Giám đốc Công ty quản  lý quỹ Enterprise Investments Managerment Ltd

m. Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty TVH.

n. Số cổ phần nắm giữ : 500 Cổ phần

Trong đó:

+ Cá nhân : 500 cổ phần

+ Uỷ quyền : 0

Ông : Nguyễn Văn Dương

a. Giới Tính:

Nam

b. Ngày tháng năm sinh:
05/05/1960

c Nơi sinh:
Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

d. Quốc tịch:
Việt Nam

e. Dân tộc:
Kinh

f. Quê quán:
Phú Vang, Huế

g. Địa chỉ thường trú:
Tổ 27B Xuân Đán, Xuân Hà, Đà Nẵng
h. Số CMND/ Passport:
200863549

i. Số điện thoại liên lạc:
0511  813347

j. Trình độ văn hóa:
10/10

k. Trình độ chuyên môn:
Kỹ Thuật

1. Quá trình công tác:


- l981 - 2000 : Làm việc tại công ty Nhựa Đà Nẵng

- 2000 - Nay : Làm việc tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

m. Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát , Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. 

n. Số cổ phần nắm giữ : 850 Cổ phần

Trong đó : + Cá nhân : 850 cổ phần

       + Uỷ quyền: 0

o. Những người có liên quan : (Vợ chồng, người thân có nắm giữ cổ phần của công ty): không

p. Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức từ năm 2001 đến năm 2003

Đơn vị. Triệu đồng

	Năm tài chính
	2001
	2002
	2003

	Doanh thu
	57.000
	62,700
	68,970

	Lợi nhuận trước thuế
	2.500
	2,750
	3.025

	Lợi nhuận sau thuế
	2,500
	2,750
	3.025

	Vốn điều lệ
	15.873
	15,873
	15.873

	Cổ tức
	1.587.3
	1.587.3
	1.587.3

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	63.49%
	57.72%
	52.47%


Theo kế hoạch, doanh thu tăng đều đặn 10% trong giai đoan 2001-2003. Đó là do Công ty có phương án đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tăng sản lượng đối với các sản phẩm bao bì và ống nước đồng thời đa dạng hóa các loại sản phẩm nhựa gia dụng phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong khu vực dựa trên các hợp đồng được đã được ký kết và xu hướng tiêu thụ sản phẩm trong vùng.

13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn Công ty

a- Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn:

Trong giai đoạn 2001-2003, Công ty dự kiến sẽ đầu tư các dự án: dây chuyền kéo sợi bao bì để tăng công suất làm bao bì đạt 25 triệu bao xi măng/năm (4 tỷ VNĐ); dây chuyền và thiết bị tăng công suất sản xuất ống nước (15-20.000 USD); đầu tư sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của ngành Thuỷ sản trong địa bàn khu vực miền Trung (300.000 USD).

+  Sản lượng và cơ cấu sản phẩm

Dựa theo các đơn hàng đã ký kết thực hiện trong năm 2001 và xu hướng tiêu thụ, nhu cầu trong những năm sắp tới và kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất, sản lượng các sản phẩm sản xuất của đơn vị giai đoạn 2001 - 2003 như sau:

	Chủng loại
	§VT
	2001
	2002
	2003

	Bao bì

    PP-PP/H§

    PK & KPK

    Màng PE

    Khác

Nhựa công nghiệp

Nhựa gia dụng 

Khác
	Cái

Cái

Kg

Kg

Kg

kg

kg
	6.000.000

19.000.000

100.000

12.000

700.000

170.000

200.000
	6.500.000

20.500.000

120.000

15.000

750.000

185.000

200.000
	7.000.000

21.000.000

140.000

17.000

750.000

185.000

200.000


+ Dự trù hoạt động

Kế hoạch vay vốn

- Nhu cầu vốn ngắn hạn:

Với tốc độ vòng quay 3 - 4 vòng/ năm và qui mô hoạt động, Công Ty có nhu cầu nguồn vốn lưu động vào khoảng từ 15 - 20 tỷ/năm, nhu cầu này được cân đối từng kỳ giữa vốn vay và vốn tự có bổ sung. Tuy nhiên, với uy tín và khả năng kinh doanh hiệu quả trong suốt 7-8 năm liền, Công ty luôn được sự hỗ trợ tích cực của các ngân hàng tại địa phương.

- Nhu cầu vốn dài hạn

Theo chiến lược đầu tư phát triển để nâng cấp, cải tiến kỹ thuật công nghệ, Công Ty hiện đã và đang hoàn chỉnh, đồng bộ hoá các dây chuyền sản xuất để nâng cao sản lượng, giảm chi phí giá thành và gia tăng lợi thế cạnh tranh sản phẩm với tổng chi phí đầu tư dự kiến 7 - 10 tỷ đồng cho giai đoạn 03 năm (2000 - 2002). Vào từng thời điểm nhu cầu đầu tư, Công Ty sẽ có kế hoạch, phương án kinh doanh cụ thể nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khả năng hoàn trả cho ngân hàng.

- Nguồn vốn và vay :

Vốn lưu động tự có gần 7 - 10 tỷ đồng. Hiện tại Công Ty đã vay vốn lưu động là 7,2 tỷ đồng, do đó nhu cầu vay bổ sung khoảng 2 - 4 tỷ đồng.

Vốn vay dài hạn để đầu tư thiết bị, máy móc sẽ dự kiến thực hiện trong năm 2001 và 2002 với giá trị vay khoảng 3- 4 tỷ, thời hạn vay 03 năm và lãi suất dưới 6%/năm.

Các đơn vị, tổ chức tài chính lại địa phương có quan hệ tín dụng, hỗ trợ vốn cho Công ty hoạt động và đầu tư:

- Ngân Hàng Ngoại Thương

- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

- Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải

- Cục Đầu tư  Đà Nẵng

Kế hoạch chi phí hoạt động

[image: image10.emf], , 

Chi phí tài 

chính 

1.80%

Chi phí bán 

hàng, 2,2%

Khấu hao, 

3.60%

Chi phí quản 

lý, 4%

Giá thành sản 

phẩm, 88,4%


b. Kế hoạch kinh doanh dài hạn

- Đánh giá chung ngành công nghiệp nhựa về trình độ công nghệ, khả năng cạnh tranh của VIỆT NAM nói chung và Công ty Nhựa Đà Nẵng nói riêng.

Khó khăn:

Hiện nay đã có hơn 1000 DN, cơ sở tham gia vào quá trình sản suất các sản phẩm có liên quan đến nhựa, mặc dù vậy sản phẩm cung cấp cho thị trường vẫn vừa thừa, vừa thiếu.

Các sản phẩm nhựa vẫn chỉ dừng lại ở mức độ sản phẩm đơn giản, chưa có nhiều sản phẩm kỹ thuật cao do hạn chế trong ngành cơ khí khuôn mẫu của Việt Nam.

Nguyên liệu chính để sản xuất sản phẩm nhựa hiện vẫn chưa được sản xuất tại Việt Nam, mà chủ yếu là nhập khẩu.

Thuận lợi

Ngành công nghiệp Nhựa vẫn còn đang phát triển do mức tiêu thụ sản phẩm nhựa trên đầu người hiện còn thấp so với mức trung bình trên thế giới (Việt Nam đạt 9,5 kg/người, trong khi mức trung bình thế giới là 17 kg/người)

Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn tăng trưởng rất lớn trong tương lai đặc biệt hạ tầng điện, nước, viễn thông tại khu vực Miền Trung.

Xu hướng tiêu dùng ngày càng được nhựa hoá từ những sản phẩm đơn giản đến những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao như siêu bền, siêu nhẹ...

Các ưu đãi về thuế, đất đai rất thuận lợi cho Công Ty

- Mục tiêu chiến lược dài hạn:

Chính vì những thuận lợi và khó khăn nêu trên, mục tiêu chiến lược Công Ty được xác định dựa trên một số điểm chính như sau:

Lấy sản phẩm nhựa công nghiệp làm mục tiêu mũi nhọn.

Khai thác lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý để phân khúc thị phần.

Nâng cao uy tín Công Ty để tạo khả năng huy động vốn đầu tư chiều sâu.

Khuôn mẫu hoá bằng nhiều hình thức để đa dạng hoá sản phẩm cạnh tranh.

Thương mại hoá có điều tiết trong việc kinh doanh nguyên liệu nhựa.

- Mục tiêu phát triển đã được Đại hội Cổ đông  đề ra

Mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông xây dựng cho năm 2001 và các năm tiếp theo như sau:

Duy trì tốc độ tăng doanh thu sản xuất trung bình 5-10%/năm

Khai thác công suất máy móc thiết bị đạt trung bình 80-90% công suất thiết kế

Đầu tư mới để tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh tại thị trường Miền Trung

Tổ chức mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nhựa để tạo doanh thu ổn định đồng thời cân đối nhu cầu ngoại tệ cho Công Ty.

14. Các thông tin khác tranh chấp hay kiện  tụng liên  quan đến công ty ảnh hưởng đến giá cố phiếu niêm yết :. Không có.
VII.- PHỤ Lục

1. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

2. CƠ SỞ PHÁP Lý LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG Ký LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ NIÊM YẾT CỦA CÔNG TY

3. TÓM TẮT ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành  (đã ký)

Đại hội đồng cổ đông





Hội đồng quản trị





ban giám đốc





Ban kiểm soát





Phòng Tài chính – Kế toán





Phòng kế hoạch -  Kinh doanh





Phòng Hành chính – Nhân sự





Phòng Kỹ thuật








Tổ ống PVC








Tổ Can Phao








Tổ Cắt manh








Tổ Màng mỏng








Tổ Ghép bao








Tổ May bao








TỔ KCS








Tổ Cơ Điện








Nguyên liệu chính





Đùn





Dầu định hình





Dầu định hình chân không





In sản phẩm





Kéo





Cắt





Nong dầu





Sản phẩm





Nguyên liệu và vật tư phụ gia





Đùn





Định hình





Làm lạnh





Tách sợi





Kéo căng





Thu sợi





Dệt mành





Nhiệt





Giấy Kraft





Cans tráng ghép (PP+K)





Kraft





In








Ghép phôi





Cắt





May





Sản phẩm








Nguyên liệu 





Đùn





Ép phun





Khuôn





Sản phẩm
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